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Toùm taét

Kết quả điều tra thành phần loài thực vật bậc cao ở Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện
Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã xác định được 104 loài, 89 chi, 45 họ của 3 ngành thực vật bậc
cao có mạch. Trong 104 loài có 6 loài thuộc ngành Polypodiophyta chiếm 5,77%, 1 loài thuộc
ngành Hạt trần - Gymnospermatophyta (Tuế) chiếm 0,96%, 97 loài thực vật có hoa (ngành
Hạt kín - Angiospermatophyta) chiếm 93,27% (trong đó có 62 loài thực vật Hai lá mầm -
Dicotyledonae chiếm 59,62% và 35 loài thực vật Một lá mầm - Monocotyledonae chiếm 33,65%).

Từ khóa: đa dạng taxon, loài, chi, họ.

1. Đặt vấn đề

Hiện nay, rừng đang trở nên nghèo kiệt do khai thác quá mức. Các hệ sinh thái rừng đã
và đang bị phá hủy. Nhiều loài thực vật và động vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ bị
diệt chủng, nếu không có ngay các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ. Vườn quốc gia Tràm Chim
thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, có diện tích 7.588 ha, được thành lập ngày 29-12-
1998, là Vườn quốc gia đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long và cũng là Vườn quốc gia đất
ngập nước đầu tiên ở Việt Nam. Với các đặc trưng về đa dạng sinh học, cảnh quan, văn hóa
và lịch sử của vùng Đồng Tháp Mười, Vườn quốc gia Tràm Chim có giá trị lớn về mặt khoa
học, kinh tế, du lịch, văn hóa, lịch sử đối với toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Việc nghiên cứu thành phần loài thực vật bậc cao ở Vườn quốc gia Tràm Chim là cần thiết
nhằm góp phần bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia này [2], [5], [6], [8].

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Các loài thực vật bậc cao ở Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Điều tra tri thức bản địa bằng cách phỏng vấn cán bộ ở Vườn quốc gia Tràm Chim. Tiến
hành điều tra ngoài thực địa được thực hiện theo các phương pháp điều tra tuyến và ô tiêu
chuẩn nhằm thu mẫu cho việc giám định tên khoa học trong phòng thí nghiệm theo phương
pháp hình thái so sánh, theo các sách chuyên ngành và sắp xếp các taxon của họ, chi, loài
theo hệ thống phân loại [3], [4], [7].

Tuyến điều tra (TĐT) bố trí vuông góc hoặc song song với đường đồng mức. Chiều dài
TĐT theo chiều dài của thảm thực vật và tùy thuộc vào địa hình nhưng không ngắn hơn 500 m.
Ô tiêu chuẩn (OTC) có diện tích 400 m2 (20 m x 20 m) được bố trí dọc theo hai bên tuyến điều

(*) Khoa Sư phạm Hóa – Sinh – Kỹ thuật Nông nghiệp, Trường Đại học Đồng Tháp.
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tra với cự ly 200 - 300 m/ô. Mỗi trạng thái thảm thực vật bố trí ít nhất 3 OTC. Trong OTC 400 m2,
thiết lập hệ thống ô dạng bản (ODB) 4 m2 (2 m x 2 m). ODB được bố trí dọc theo đường chéo,
4 góc và 4 cạnh OTC. Tổng diện tích ODB ít nhất bằng ¼ diện tích OTC (100 m2).

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Thành phần loài thực vật qua điều tra

Qua ba lần thu mẫu tại Khu A1 Vườn quốc gia Tràm Chim đã xác định được 104 loài
thực vật bậc cao, 89 chi, 45 họ được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1. Danh lục thực vật đã được xác định ở Khu A1 Vườn quốc gia Tràm Chim
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Ghi chú: TMN: Thảo một năm; TNN: Thảo nhiều năm; TTS: thảo thủy sinh.
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3.2. Đánh giá sự đa dạng về thành phần loài và dạng sống của các loài thực vật bậc
cao ở Vườn quốc gia Tràm Chim

Trong 45 họ đã thống kê, họ Lúa (Poaceae) có nhiều chi nhất 17 chi, 19 loài; họ Cúc
(Asteraceae) có 7 chi, 7 loài; họ Cói (Cyperaceae) có 5 chi 9 loài và 23 họ chỉ có một chi và
một loài. Trong các chi thì chi Nymphaea và chi Cyperus có nhiều loài nhất (3 loài).

Kết quả nghiên cứu đã thống kê được 4 kiểu dạng sống chính của các loài thực vật bậc
cao ở Khu A1 Vườn quốc gia Tràm Chim (bảng 1). Đó là các dạng: Thân thảo là chủ yếu với
75 loài, chiếm 72,12%, gồm thảo một năm (TMN) 25 loài, chiếm 24,04%, thảo nhiều năm
(TNN) 32 loài, chiếm 30,77% và thảo thủy sinh (TTS) 18 loài, chiếm 17,31%; kế đến là dạng
thân gỗ 22 loài, chiếm 21,15%; tiếp theo là dạng dây leo 5 loài, chiếm 4,81%; sau cùng là
dạng thân bụi với 2 loài, chiếm 1,92%.

Kết quả nghiên cứu trên cho chúng ta thấy dạng thực vật bậc cao chính trong vùng đất
ngập nước của Vườn quốc gia Tràm Chim thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp là dạng
thảo, chiếm tỷ lệ trên 70% tổng số loài thực vật của Vườn quốc gia, gồm chủ yếu là những
loài cỏ sống lâu năm (TTS và TNN). Điều này phản ánh hệ thực vật đầm lầy bao gồm chủ
yếu những loài thân thảo chịu nước, xen kẽ một số cây gỗ, dây leo và cây bụi có khả năng
sống trong môi trường thường ngập nước trên nền đất nghèo chất dinh dưỡng, bị phèn, hạn
hán vào mùa khô và bị ngập vào mùa mưa lũ.

Nổi bật trong nhóm thực vật bậc cao ở Vườn quốc gia Tràm Chim là hai loài thực vật có
ý nghĩa hoàn toàn đối nghịch nhau trong công tác bảo tồn thảm thực vật và bảo vệ các loài
chim quý hiếm mà nổi bật là Sếu đầu đỏ (Grus antigone). Đó là cây năng kim (Eleocharis
ochrostachys) thuộc họ Cói (Cyperaceae), có củ là thức ăn ưa thích của loài Sếu đầu đỏ và
cây mai dương (Mimosa pigra), thuộc họ Trinh nữ (Mimosaceae) hiện được xem là một trong
những loài cỏ dại nguy hiểm nhất đối với những vùng đất ngập nước trên thế giới nói chung
và Vườn quốc gia Tràm Chim nói riêng.

Như vậy trong 104 loài đã ghi nhận được thì có 2 loài thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm
hại các thực vật khác, đó là: mai dương (Mimosa pigra Linn.) và lục bình (Eichhornia crassipes
(Mart.) Solms.) [6].

3.3. Đa dạng về giá trị sử dụng

Dựa vào giá trị sử dụng theo tài liệu: Từ điển cây thuốc Việt Nam (Võ Văn Chi, 2003)
[1], chúng tôi phân loại các loài điều tra thành nhóm được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2. Giá trị sử dụng của các loài thực vật ở Vườn quốc gia Tràm Chim
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Trên cơ sở các số liệu thu thập được ở bảng 2 cho chúng ta thấy giá trị sử dụng của các
loài thực vật, trong đó cây làm thuốc có số loài cao nhất với 66 loài chiếm 63,46%, tiếp đến
là cây có giá trị khác với 34 loài chiếm 32,69%, đây là những loài có giá trị kinh tế khác nhau,
hoặc chưa xác định rõ giá trị sử dụng của chúng, tuy nhiên nó có ý nghĩa về đa dạng sinh học
trong giới thực vật. Tiếp đến là nhóm cây làm rau, lương thực, thực phẩm với 31 loài chiếm
29,81%, cây lấy gỗ với 13 loài chiếm 12,50%, cây lấy quả, củ với 10 loài chiếm 9,62%, nhóm
cây làm cảnh với 6 loài chiếm 5,77%.

Qua số liệu trên chúng ta thấy rằng số loài thực vật ở Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện
Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp có nhiều giá trị về mặt tài nguyên thực vật, được con người sử
dụng có hiệu quả kinh tế và sự tồn tại bền vững của Vườn quốc gia Tràm Chim.

4. Kết luận

Vườn quốc gia Tràm Chim có 104 loài thực vật bậc cao, trong đó có 6 loài thuộc ngành
Dương xỉ (chiếm 5,77%), 1 loài thực vật thuộc ngành Hạt trần (chiếm 0,96%) và 97 loài thực
vật có hoa (chiếm 93,27%) thuộc 89 chi và 45 họ, trong đó họ Poaceae có nhiều chi nhất (17
chi, 19 loài), họ Asteraceae có 7 chi, 7 loài, họ Cyperaceae có 5 chi, 9 loài và 23 họ chỉ có
một chi và một loài. Trong các chi thì chi Nymphaea và chi Cyperus có nhiều loài nhất (3 loài).

Có 4 kiểu dạng sống: dạng thân thảo ưu thế với 75 loài chiếm 72,12%, trong đó TMN 25
loài (24,04%), TNN 32 loài (30,77%) và TTS 18 loài (17,31%); dạng thân gỗ có 22 loài, chiếm
21,15%; dây leo có 5 loài, chiếm 4,81%; dạng thân bụi có 2 loài, chiếm 1,92%.

Có 2 loài thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại các thực vật khác, đó là: mai dương (Mimosa
pigra Linn.) và lục bình (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.).

Nhóm cây làm thuốc có số loài cao nhất với 66 loài chiếm 63,46%, tiếp đến là cây có giá
trị khác với 34 loài chiếm 32,69%, đây là những loài có giá trị kinh tế khác nhau, hoặc chưa xác
định rõ giá trị sử dụng của chúng, tuy nhiên nó có ý nghĩa về đa dạng sinh học trong giới thực
vật (tuy nhiên nó có ý nghĩa về đa dạng sinh học trong giới thực vật). Tiếp đến là nhóm cây làm
rau, lương thực, thực phẩm với 31 loài chiếm 29,81%, cây lấy gỗ với 13 loài chiếm 12,50%, cây
lấy quả, củ với 10 loài chiếm 9,62%, nhóm cây làm cảnh với 6 loài chiếm 5,77%./.
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Summary

In the investigation of species composition of higher plants in Gao Giong ecotourism, Cao
Lanh District, Dong Thap Province, it confirmed 104 species, 89 genera, 45 families of 3 higher
vascular classes. Among these species, 6 are of Polypodiophyta, accounting for 5.77%; 1 of
the coatless seed – Gymnospermatophyta, 0.96% and 97 with flowers of the coated seed -
Angiospermatophyta), 93.27% (of which 62 species are of the Dicotyledoneae, 59.62% and
35 of the Monocotyledoneae, 33.65 %).

Keywords: The taxon, species, genera, families

Ngày nhận bài: 30/6/2013; ngày nhận đăng: 24/4/2014.


